
Sở y tế lào cai           -            Viện dinh dưỡng 
 

____________________________________________________________ 

 

 

 

Mô tả tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố 
liên quan đến suy dinh dưỡng của trẻ em 

dưới 5 tuổi tỉnh lào cai năm 2005 
 

 
 
 
                              Chủ nhiệm đề tài:  Nguyễn Thị hải Anh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6240 
15/12/2006 

 
 
 

Lào Cai -  2006 



1 

Lời cảm ơn 
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đã truyền đạt cho tôi những kiến thức quí báu trong quá trình học tập tại trường. 
Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban gi̧ m đốc Viện dinh dưỡng Quốc gia, Ban gi̧ m đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Lào Cai đã tạo điều kiện thuận 

lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập, thực hiện luận văn, cũng như đã cho tôi nhiều ý kiến quí báu để hoàn thành luận văn. 
Tôi xin chân thành cảm ơn Khoa vệ sinh Trung tâm y tế dự phòng Lào Cai và c ç bạn đồng nghiệp đã luôn tạo điều kiện  giúp đỡ tôi trong quá 

trình học tập và nghiên cứu. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ban gi̧ m đốc Trung tâm Y tế c ç Huyện, Thành phố  c ç Trạm y tế xã, c ç cộng ţ c viên đã tạo điều 
kiện và nhiệt tình giúp đỡ  tôi trong quá trình thu thập số liệu. 

Tôi xin chân thành cảm ơn các bà mẹ và các cháu đã cộng ţ c tích cực với chúng tôi trong quá trình nghiên cứu, thu thập thông tin tại cộng đồng. cuối 
cùng, tôi vô cùng biết ơn đến gia đình, bạn bè đã dành cho tôi những t ình cảm yêu thương, sự quan tâm chăm sóc, khuyến khích, động viên tôi trong quá trình 
học tập và nghiên cứu. 

                                   Hà Nội, ngày  26 tháng  8 năm 2005 
                                           Nguyễn Thị Hải Anh 
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TTDD  Tình trạng dinh dưỡng 
GDDD  Giáo dục dinh dưỡng 
ABS  Ăn bổ sung 
TP ABS  Thực phẩm ăn bổ sung 
TG ABS  Thời gian ăn bổ sung 
CN/A  Cân nặng theo tuổi 
CC/A  Chiều cao theo tuổi 
CN/CC  Cân nặng so với chiều cao 
TCYTTG  Tổ chức Y tế thế giới 
KV  Khu vực 
NKHHCT  Nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính 
CTV  Cộng tác viên 
HGĐ  Hộ gia đình 
WHO  Tổ chức Y tế thế giới 

(Word Heath Organization) 
UNICEF  Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc 

(United Nations Children’s Fund) 
SD  Độ lệch chuẩn 

(Standard Deviation) 
BMI  Chỉ số khối cơ thể 

(Body Mass Index) 
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Đặt vấn đề 
 

Dinh dưỡng hợp lý là nền tảng của sức khoẻ. Trong cuộc đời con người dinh dưỡng từ 
trong bụng mẹ và những năm tháng đầu tiên của cuộc sống có ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ, 
trí tuệ và bệnh tật sau này [26],[56]. Hiện nay ở nước ta đối với trẻ em dưới 5 tuổi song song tồn 
tại hai vấn đề dinh dưỡng đó là: Suy dinh dưỡng (SDD) thể thiếu và tình trạng thừa cân, béo phì. 
Tuy nhiên ở các tỉnh miền núi, những vùng khó khăn thì SDD vẫn  là vấn đề nổi cộm. 

Suy dinh dưỡng trẻ em là tình trạng chậm lớn, chậm phát triển. ở cộng đồng người ta 
thường gặp những trẻ em SDD thể thấp còi (Chiều cao theo tuổi thấp) SDD thể nhẹ cân (Cân 
nặng theo tuổi thấp) và SDD thể gầy còm (Cân nặng theo chiều cao thấp). Nguyên nhân của SDD 
trẻ em rất đa dạng và phức tạp: do chế độ ăn không đầy đủ và hợp lý, với tỷ lệ các bệnh nhiễm 
trùng cao thường gặp ở lứa tuổi này. Hậu quả của SDD rất nghiêm trọng, theo Tổ chức Y tế thế 
giới khoảng 54% tử vong trẻ em dưới 5 tuổi có liên quan đến SDD [24]. Những trẻ em bị SDD 
nặng khi nhỏ về sau thường học hành kém, thể lực yếu và khi trưởng thành là những người lao 
động yếu đuối, những người mẹ bé nhỏ ảnh hưởng lớn đến sức lao động xã hội và chất lượng thế 
hệ tương lai. Gần đây Quỹ phát triển của Liên hiệp quốc (UNDP) đã coi tỷ lệ SDD trẻ em là một 
trong 3 chỉ tiêu quan trọng (SDD trẻ em, Tỷ lệ phụ nữ được đẻ ở nơi có những nữ hộ sinh lành 
nghề, Tỷ lệ phụ nữ biết chữ) để đánh giá tiềm năng của các nước nghèo, đang phát triển. Cùng 
trong điều kiện kinh tế như nhau nước nào có tỷ lệ SDD trẻ em thấp hơn nước đó có tiềm năng 
phát triển tốt hơn trong tương lai. Chính vì vậy phòng chống SDD trẻ em không chỉ là vấn đề sức 
khoẻ cộng đồng mà còn là vấn đề quan trọng của phát triển kinh tế xã hội [24]. 

 Đối với  Lào Cai là một tỉnh miền núi, vùng cao biên giới. Dân số 557.180 người có 25 
dân tộc anh em chung sống, trong đó số người sống ở khu vực nông thôn chiếm tới 81% dân số. 
Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên khu vực nông thôn là 20,54 %o cao gấp hơn 2 lần tỷ lệ tăng dân số ở 
khu vực thành thị 9,99 %o[33]. Cơ cấu tổng sản phẩm nông nghiệp mặc dù có tăng nhưng doanh 
thu từ dịch vụ và sản xuất công nghiệp tăng nhanh vì vậy khoảng cách về kinh tế giữa nông thôn 
và thành thị ngày càng xa. Điều đó có ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng của nhân dân nói 
chung và của trẻ em dưới 5 tuổi nói riêng. Trong những năm qua, công tác phòng chống SDD trẻ 
em của tỉnh Lào Cai đã đạt được những kết quả đáng kích lệ. Tỷ lệ SDD trẻ em giảm từ 45,5% 
(Năm 1999) xuống còn 34,6% (Năm 2004) tuy vậy vẫn là tỉnh có tỷ lệ SDD trẻ em cao so với 
toàn quốc (26,6%)[5]. Theo quyết định số 42/UB - QĐ ngày 23/5/1997 của Bộ trưởng - Chủ 
nhiệm Uỷ ban dân tộc và miền núi về việc: Công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao thì tỉnh Lào 
Cai được chia thành 3 khu vực. Tại  Điều 2 quyết định này nêu rõ “Ba khu vực miền núi, vùng 
cao là căn cứ để đầu tư phát triển và thực hiện các chính sách kinh tế xã hội phù hợp với 
trình độ phát triển của từng khu vực”. Vì vậy, đánh gía đúng mức tỷ lệ SDD trẻ em và các yếu 
tố liên quan ở từng vùng khác nhau của tỉnh Lào Cai là một vấn đề cần thiết và cấp bách, từ đó 
tìm ra các giải pháp chiến lược phù hợp áp dụng cụ thể cho từng khu vực nhằm từng bước hạ 
thấp tỷ lệ SDD trẻ em, góp phần quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khoẻ, phát triển 
đời sống kinh tế  -  văn hoá - xã hội cho đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai. 

Xuất phát từ tình hình trên, chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu “Mô tả tình trạng  
dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ em dưới 5 tuổi tỉnh Lào Cai ” 
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 Mục tiêu nghiên cứu 
1.Mục tiêu chung:  

Mô tả thực trạng suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi và một số yếu tố liên quan ở từng khu 
vực khác nhau của tỉnh Lào Cai và đưa ra một số khuyến nghị góp phần giảm tỷ lệ SDD trẻ em 
dưới 5 tuổi.  
2.Mục tiêu cụ thể 

2.1. Xác định tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi tại các khu vực tỉnh Lào    Cai theo cả 
3 chỉ tiêu: cân nặng theo tuổi (CN/T), chiều cao theo  tuổi (CC/T), cân nặng theo chiều 
cao (CN/CC). 

2.2. Mô tả một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi  
 

Chương 1 
Tổng quan 

 
Suy dinh dưỡng protein - năng lượng (Prottein - Energy Malnutrition: PEM) là thể loại 

thiếu dinh dưỡng quan trọng, có ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng đối với trẻ dưới 5 tuổi ở các nước 
đáng phát triển trong đó có Việt Nam [46]. 

Thuật từ SDD Protein - Năng lượng ở trẻ em do Jelliffe nêu lên lần đầu vào năm 1959. 
Theo ông các thể SDD Protein - Năng lượng đều có liên quan tới khẩu phần ăn thiếu protein và 
thiếu năng lượng ở các mức độ khác nhau. Mặc dù gọi là SDD Protein - Năng lượng nhưng đây 
không chỉ là tình trạng thiếu hụt protein và năng lượng mà thường thiếu kết hợp nhiều chất dinh 
dưỡng khác, đặc biệt là các vi chất dinh dưỡng. Bệnh phổ biến ở trẻ nhỏ, nhưng cũng có thể thấy 
ở trẻ lớn hơn như tuổi vị thành niên và cả người lớn, nhất là ở phụ nữ tuổi sinh đẻ [46],[24]. 
1. Tình hình suy dinh dưỡng ở trẻ em hiện nay: 

Theo ước tính của TCYTTG hiện nay có khoảng 800 triệu người bị đói nghèo kéo dài và 
150 - 160 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị SDD thể nhẹ cân, 182 triệu trẻ bị còi cọc[52],[59],[68]. SDD 
tập trung chủ yếu ở các nước đang phát triển nhất là các nước Châu á và Châu Phi. Theo kết quả 
điều tra quốc gia từ năm 1980-1992 của 72 nước đang phát triển cho thấy tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị 
SDD là 35,8% trong đó tỷ lệ trẻ còi cọc 42,7% và tỷ lệ trẻ gầy còm là 9,2%. Châu á có tỷ lệ 
SDD trẻ em dưới 5 tuổi cao nhất (thể nhẹ cân 42% thể còi cọc 47,1% và 10,8% thể gầy còm. 
Châu úc có các tỷ lệ tương ứng là 29,1% ,41,9% ,5,6%. Châu Phi có 27,4% trẻ SDD nhẹ cân, 
38,6% trẻ còi cọc và 7,2% trẻ gầy còm. Mỹ La tinh có 11,9% trẻ SDD nhẹ cân, 22,2% trẻ còi 
cọc và 2,7% trẻ gầy còm [58].  

Nhiều năm gần đây SDD trẻ em dưới 5 tuổi có xu hướng giảm trên phạm vi toàn thế giới. 
Theo số liệu điều tra của 61 quốc gia năm 1998 thấy tỷ lệ SDD trong 15 năm qua giảm 
0,54%/năm (thể còi), trong đó các nước Đông Nam á có tỷ lệ giảm nhanh nhất khoảng 
0,9%[69]. Xu hướng tiến triển dinh dưỡng của trẻ em  ở các khu vực là hoàn toàn khác nhau, ở 
các nước đang phát triển tỷ lệ thấp còi đã giảm từ 47% năm 1980 xuống 33% năm 2000. Thấp 
còi tăng lên ở Châu Phi nhưng lại giảm xuống ở Đông Nam á, Nam á và Nam Mỹ; tiến triển ở 
Bắc Phi và vùng Caribe là chậm nhất, ở Tây Phi và Trung Mỹ hầu như không đổi [56]. Tại khu 
vực Đông nam á, theo thống kê của UNICEF năm 1998 cho thấy tỷ lệ SDD trẻ em dưới 5 tuổi 
còn cao ở một số nước như sau: Lào 40%, Indonesia 34%,  Mianma 43%[24]. 
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Bảng 1.  TCYTTG đã phân mức độ theo tỷ lệ SDD trẻ em ở cộng đồng như sau [50]. 
Mức độ CN/T (%) CC/T(%) CN / CC(%) 

Thấp < 10 < 20 < 5 
Trung bình 10 - 19,9 20 - 29,9 5 - 9,9 
Cao 20 - 29,9 30 - 39,9 10 - 14,9 
Rất cao ≥ 30 ≥ 40 ≥ 15 

Trong những năm qua nền kinh tế- xã hội nước ta đã có những thay đổi lớn, đời sống người 
dân đang từng bước được cải thiện. Các chương trình chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em đã đạt 
được những kết quả nhất định, các bệnh nhiễm trùng, suy dinh dưỡng trẻ em đã giảm  hẳn cho 
thấy chúng ta đã mất dần các dấu ấn của các nước chậm phát triển về kinh tế.  
Bảng 2. Tỷ lệ SDD trẻ em Việt Nam và tỉnh Lào Cai qua các năm (1999 - 2004) 

CN/T (%) CC/T (%) Năm 
Toàn quốc Lào Cai Toàn quốc Lào Cai 

1999 36,7 45,5 38,7 50,2 
2000 33,8 42,3 36,5 49,2 
2001 31,9 39,8 34,8 49,4 
2002 30,1 37,5 33 46,6 
2003 28,4 35,8 32 45,6 
2004 26,6 34,6 30,7 45 

Nguồn Viện Dinh Dưỡng 
Mặc dù tỷ lệ SDD trẻ em  giảm nhiều trong những năm gần đây nhưng theo phân loại của 

TCYTTG Việt Nam vẫn là một trong những Quốc gia có tỷ lệ SDD trẻ em dưới 5 tuổi ở mức cao. 
Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các vùng sinh thái khác nhau thì tỷ lệ SDD cũng không 

giống nhau. Miền núi cao hơn đồng bằng, nông thôn cao hơn thành thị, enhững vùng hay bị hạn 
hán, lũ lụt tỷ lệ cao hơn các vùng khác.  

Bảng 3. Tỷ lệ SDD của trẻ em dưới 5 tuổi của Việt Nam 
phân bố theo khu vực - Năm 2004 [5] 

 
Tên vùng CN/T (%) CC/T(%) CN/CC (%) 

Toàn quốc 26,6 30,7 7,7 
Đồng bằng sông Hồng 22,8 25,6 7,0 
Tây Bắc 32 36,9 8,4 
Đông Bắc 29,8 34,9 9,0 
Bắc Miền Trung 31,7 36,4 8,4 
Nam Trung bộ 27,7 30,5 6,8 
Tây Nguyên 35,8 42,4 9,2 
Đông Nam Bộ 19,9 23,1 6,3 
Đồng Bằng sông Cửu long 25,1 29,2 7,9 

Như vậy tỷ lệ SDD trẻ em  miền núi ở cả 3 thể luôn cao nhất. Trong một số nghiên cứu 
tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ở khu vực miền núi cho thấy; SDD thể nhẹ cân ở mức 
(50,7 - 66,5%), thể thấp còi (50,6 - 75,8%), thể còi cọc (5,8 - 12,5%) [15],[21],[37],[40]. So với 
người Kinh trẻ em các dân tộc thiểu số SDD nhiều hơn; Jarai (50,4%), Banar(58,6%), 
Xª®¨ng(55,2%), H’M«ng (57,3%) [9],[11].  

Bảng 4. Tỷ lệ SDD trẻ em dưới 5 tuổi ở một số tỉnh miền Đông Bắc năm 2004 [5] 
Tên địa phương CN/T (%) CC/T(%) CN/CC (%) 

Hà Giang 33,4 44,3 7,3 
Cao Bằng 30,2 37,8 7,2 
Lào Cai 34,6 45,0 9,0 
Bắc Cạn 35,6 39,2 10,2 
Lạng Sơn 29,8 36,9 11,2 
Tuyên Quang 31,3 36,5 7,9 
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Lào Cai là tỉnh có mức giảm tỷ lệ SDD trẻ em trong giai đoạn 1999 - 2004 5tương đối cao 

so với toàn quốc (Bảng 2: Lào Cai 2,08%/ năm, toàn quốc 2,02%/ năm) nhưng vẫn là một trong 
các tỉnh vùng Đông Bắc có tỷ lệ SDD trẻ em ở 2 thể nhẹ cân và thấp còi nằm ở mức rất cao theo 
phân loại của TCYTTG.  
2. Nguyên nhân suy dinh dưỡng ở trẻ em: 

Nguyên nhân của SDD trẻ em rất phức tạp, nó bắt nguồn từ các yếu tố cơ bản như chính 
trị không ổn định và chậm tăng trưởng kinh tế đến các yếu tố đặc thù như các bệnh truyền nhiễm 
[56]. Hội nghị Quốc tế về dinh dưỡng tại Roma (12/1992) thì khẳng định nguyên nhân SDD là 
nghèo đói và thiếu kiến thức. Nghiên cứu tại Việt Nam, theo Từ Giấy, Hà Huy Khôi và cộng sự 
của Viện dinh dưỡng cho thấy nguyên nhân gây SDD  của trẻ em dưới 5 tuổi là 3 nguyên nhân 
tác động riêng rẽ hoặc phối hợp: 1/3 do thiếu ăn, 1/3 do bệnh tật còn 1/3 do bà mẹ thiếu hiểu biết 
cần thiết để chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ [23]. 

Trong quá trình sống cơ thể con người luôn phải thay cũ đổi mới. Các phản ứng sinh tổng 
hợp các tế bào và các tổ chức mới đòi hỏi cung cấp năng lượng, năng lượng cần thiết cho các 
hoạt động chức phận bên trong cơ thể gọi chuyển hoá cơ sở. Chuyển hoá cơ sở là năng lượng cơ 
thể tiêu hao trong điều kiện nghỉ ngơi, nhịn đói và ở nhiệt độ môi trường thích hợp. Đó là năng 
lượng cần thiết để duy trì các chức phận sống của cơ thể như tuần hoàn, hô hấp, bài tiết, tiêu hoá, 
duy trì tính ổn định các dịch thể bên trong và bên ngoài tế bào. Chuyển hoá cơ sở ở trẻ em cao 
hơn ở người lớn tuổi càng nhỏ chuyển hoá cơ sở càng cao [22]. Vì vậy đối với trẻ em để có thể 
tăng cân thì năng lượng ăn vào của trẻ phải lớn hơn năng lượng cho trẻ hoạt động và và năng 
lượng cho sự phát triển [64] một khi trẻ không tăng hay, tụt cân có nghĩa là năng lượng ăn vào 
của trẻ so với nhu cầu của cơ thể còn thiếu hoặc vì lý do bệnh tật mà làm nhu cầu đó cao hơn hay 
làm hạn chế việc tiêu hoá, hấp thu của trẻ. 

 Suy dinh dưỡng và nhiễm trùng luôn là vòng luẩn quẩn. Nhiễm trùng làm tăng nguy cơ SDD 
đồng thời SDD làm giảm miễn dịch của cơ thể qua đó làm giảm khả năng chống lại vi khuẩn vì 
vậy làm tăng quá trình nhiểm trùng[60]. Những trẻ được nuôi dưỡng kém sẽ có nguy cơ viêm phổi 
cao hơn rõ rệt so với những trẻ được nuôi dưỡng tốt, nếu những trẻ đó mắc viêm phổi thì nguy cơ 
tử vong cũng rất cao. Nghiên cứu của Kaushik PV tại Meerut, ấn Độ [62] đã đưa ra mối liên quan 
giữa NKHHCT và SDD: 42,25% trẻ mắc NKHHCT trong 2 tuần trước khi điều tra hầu hết là ho và 
cảm lạnh, viêm phổi chỉ có 19,5%. Trong những trường hợp viêm phổi nặng và rất nặng có 57,5% 
trẻ thiếu Protein năng lượng. Trẻ SDD mắc NKHHCT nhiều hơn trẻ không SDD (52,2% và 28,8%, 
p <0,001). Các nghiên cứu của Levison 1978, Chen 1979, Martorell 1984, Prahlad Rao 1988 chỉ ra 
mối liên quan giữa bệnh ỉa chảy và phát triển của trẻ. Trẻ em bị ỉa chảy, đặc biệt là ỉa chảy kéo dài 
và số lần ỉa chảy nhiều sẽ kém phát triển hơn so với trẻ em không bị ỉa chảy. Một số nghiên cứu 
khác của Berg 1973, Lathan 1975, Blumenthal và Schultz 1976, Stephenson 1980 đều cho rằng  trẻ 
em SDD độ 3 (SDD nặng) nếu bị ỉa chảy rất dễ tử vong. Khi nghiên cứu về tử vong ở trẻ SDD của 
các nước đang phát triển, tác giả Amy L. Rice, Lisa Sacco và cộng sự nhận thấy có mối liên quan 
giữa SDD và bệnh tật nhất là với bệnh tiêu chảy và NKHHCT. Trẻ bị SDD khi bị tiêu chảy, tình 
trạng bệnh sẽ nặng hơn, nguy cơ tử vong cao hơn. Trẻ bị SDD khi mắc NKHHCT nguy cơ tử vong 
tăng gấp 2 - 3 lần [51]. 

Nhiễm KST đường ruột cũng là một nguyên nhân quan trọng gây ra SDD, thiếu máu ở trẻ 
em. Đã có nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước về mối liên quan giữa SDD và bệnh KST đường 
ruột. Nghiên cứu của Hadju và cộng sự ở vùng dân nghèo thành phố của Indonesia cho thấy rằng 
có mối liên quan giữa nhiễm ký sinh trùng với sự phát triển chiều cao của trẻ [61]. Nghiên cứu của 
Nguyễn Công Khanh và cộng sự ở một số trường tiểu học ở Hà Nội và Hà Tây (1995) cho thấy 
rằng có mối liên quan chặt chẽ giữa thiếu máu và nhiễm KST đường ruột của học sinh [20]. 
Nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng (1999- 2001) về tác động của tẩy giun tới tình trạng dinh dưỡng 
và thiếu máu của trẻ em cho thấy; tẩy giun định kỳ 6 tháng/lần có tác dụng cải thiện tình trạng 
dinh dưỡng và thiếu máu ở trẻ em [48]. 

Theo nghiên cứu của FNRC Philippin năm 1971 (Food and Nutrition reseach   center) và 
Kardjati năm 1978 thì không chỉ có thực phẩm ảnh hưởng tới tình trạng dinh dưỡng mà những 
vấn đề về sử dụng sữa mẹ, chăm sóc trẻ khi bị bệnh, tập quán ... cũng luôn ảnh hưởng tới tình 


